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BÀI 1. QUI TRÌNH LẬP BÀI TOÁN TRÊN BẢNG TÍNH 
 
1.1. Giới thiệu 

 Nhiều thập kỷ qua, hàng triệu nhà quản lý phát hiện ra phương cách hiệu 
quả nhất để phân tích và đánh giá các phương án bằng cách xây dựng các mô hình 
bài toán trên bảng tính. Mô hình trên bảng tính là một tập các quan hệ toán học và 
luận lý được thiết lập trên máy tính nhằm giải quyết các vấn đề trong thực tế và hỗ 
trợ nhà quản lý ra các quyết định kinh doanh. Sử dụng mô hình bảng tính đã giúp 
cho nhà quản lý có thể phân tích các phương án kinh doanh trước khi lựa chọn một 
phương án để thực thi. 
 
Phân loại và đặc trưng của các kỹ thuật mô hình hóa các bài toán quản lý: 
 
Mô hình Hình thức của 

hàm f(*) 
Giá trị của biến 
độc lập 

Kỹ thuật 

Mô hình giới 
hạn 
(Prescriptive 
models)  

Biết trước 
Xác định rõ 
ràng 

Biết trước hoặc 
trong sự kiểm 
soát của nhà ra 
quyết định 

Qui hoạch tuyến tính (Linear 
programming), mạng 
(networks), CPM, bài toán 
tối ưu (Goal programming), 
EOQ, qui hoạch phi tuyến 
(non-linear programming) 

Mô hình dự 
báo 
(Predictive 
models) 

Không biết 
trước 
Không rõ ràng 

Biết trước hoặc 
trong sự kiểm 
soát của nhà ra 
quyết định 

Phân tích hồi qui 
(Regression analysis, phân 
tích chuỗi thời gian (Time 
series analysis), phân tích sai 
biệt (discriminant analysis)  

Mô hình mô tả 
(Descriptive 
models) 

Biết trước 
Xác định rõ 
ràng 

Không biết trước 
hoặc bất định 

Mô phỏng (Simulation), 
Dòng chờ (Queuing), PERT, 
Bài toán tồn kho (Inventory 
Models) 

 
- Mô hình giới hạn: giải quyết các bài toán mà chúng ta biết trước các giá trị 

của các biến độc lập x1, x2, …, xn hoặc giá trị của các biến này nằm trong sự 
kiểm soát và biết được mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc 
với nhau. Khi đó, kết quả của biến phụ thuộc Y xác định theo hàm f(x1, x2, …, 
xn) sẽ thu được một cách chính xác.  

- Mô hình dự báo: giải quyết các bài toán chúng ta biết trước các giá trị của 
các biến độc lập x1, x2, …, xn hoặc giá trị của các biến này nằm trong sự kiểm 
soát và hàm f(x1, x2, …, xn) chưa biết trước. Khi đó, ta cần phải ước lượng 
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hàm f để từ đó xác định giá trị dự báo của biến phụ thuộc Y. 

- Mô hình mô tả: trong bài toán này ta biết trước mối quan hệ giữa các biến 
độc lập x1, x2, …, xn và biến phụ thuộc Y. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của một 
hoặc nhiều biến độc lập ta lại không biết. Do vậy để tính toán kết quả của 
biến phụ thuộc Y, ta cần phải mô phỏng các giá trị của các biến độc lập. 

 
1.2. Qui trình 

Quá trình giải quyết bài toán thường theo các bước sau: 
 
1/ Xác định vấn đề cần giải quyết 
2/ Lập mô hình 
3/ Thu thập dũ liệu 
4/ Tìm lơì giải 
5/ Thử nghiệm lời giải 
6/ Phân tích kết quả 
7/ Thực hiện lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 1.1. Các bước trong quá trình giải bài toán 

Xác định các vấn đề 
cần giải quyết 

Lập mô hình

Thu thập dữ liệu

Tìm lời giải 

Thử nghiệm lời giải

Phân tích kết quả

Thực hiện lời giải
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Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết 

 Hình thành một câu hay một mệnh đề ngắn gọn, rõ ràng về cái gì cần phải 
giải quyết. Các khó khăn khi đặt vấn đề : 

• Vấn đề đặt ra tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan và quyền lợi 
các thành phần trái ngược nhau. 

• Vấn đề giải quyết đụng chạm đến mọi mặt của cơ quan nên phải chọn 
những vấn đề nào cần giải quyết ưu tiên để nó đem lại kết quả tổng hợp 
cho cơ quan. 

• Nhiều khi đặt vấn đề theo định hướng của lời giải cục bộ 
• Khi đặt vấn đề và tìm ra lời giải thì lời giải đã lạc hậu so với thực tế. 

 
Bước 2: Lập mô hình 

Mô hình là một sự đơn giản hóa thực tế, được thiết kế bao gồm các đặc điểm 
chủ yếu đặc trưng cho sự hoạt động của hệ thống thực. Mô hình cần phải diễn tả 
được các bản chất, các tình huống và các trạng thái của hệ thống. 
 
 Có thể có 3 loại mô hình : 

• Mô hình vật lý : mô hình thu gọn của một thực thể 
• Mô hình khái niệm (mô hình sơ đồ) : mô hình diễn tả các mối liên hệ 
giữa các bộ phận trong hệ thống. 
• Mô hình toán học : thường là một tập họp các biểu thức toán học dùng 
để diễn tả bản chất của hệ thống. 

  
 Trong phương pháp định lượng, người ta thường dùng các mô hình toán học. 
Trong loại mô hình này có chứa các biến số và các tham số. Biến số có thể chia làm 
hai loại gồm biến số điều khiển được và những biến số không thể điều khiển được. 
 
 Các đặc điểm cần có của mô hình toán học :  

• Mô hình phải giải được 
• Mô hình phải phù hợp với thực tế 
• Mô hình phải dễ hiểu đối với nhà quản lý 
• Mô hình phải dễ thay đổi 
• Mô hình phải dễ thu thập dữ liệu 

 
 Những khó khăn khi lập mô hình : 

• Cần phải dung hoà giữa mức độ phức tạp của mô hình toán và khả 
năng sử dụng mô hình của nhà quản lý. 
• Làm thế nào để mô hình tương thích với những mô hình có sẵn trong 
lý thuyết phân tích định lượng. 
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 Bước 3: Thu thập dữ liệu dùng cho mô hình 

 Đặc điểm của dữ liệu : 
• Phải chính xác 
• Phải đầy đủ 

 Dù mô hình tốt nhưng dữ liệu tồi cũng cho ra kết quả sai (“GIGO” Garbage 
In Garbage Out)   

 Nguồn dữ liệu được thu thập từ : 
• Các bản báo cáo của cơ quan mình, cơ quan liên hệ 
• Các cuộc phỏng vấn trực tiếp 
• Các phiếu thăm dò ý kiến 
• Đo đạc hay đo đếm để lấy mẫu trực tiếp 
• Dùng các phương pháp thống kê để suy ra các thông số cần thiết 

 
 Các khó khăn khi thu thập dữ liệu 

• Không biết lấy dữ liệu từ đâu 
• Dữ liệu không chính xác không đầy đủ  

 
 Bước 4: Tìm lời giải 

 Tìm lời giải nghĩa là vận dụng mô hình với dữ liệu đã thu thập được để tìm ra 
lời giải tối ưu nhất. 

 Tìm lời giải bằng các phương pháp sau : 
• Giải phương trình, hệ phương trình hay bất phương trình 
• Phương pháp thử dần hay phương pháp dò dẫm (Trial and error 

method) rồi so sánh kết quả 
• Liệt kê một số phương án (hữu hạn) rồi so sánh các phương án để 

chọn ra phương án tốt nhất. 
• Dùng thuật toán (giải thuật - algorithm) 
 Thuật toán là 1 dãy theo những thứ tự nhất định các hành động hay 

các bước đi nếu thực hiện theo đó thì sẽ đạt được kết quả trong một 
thời gian hữu hạn. 

 
 Những khó khăn về lời giải : 

• Lời giải khó hiểu đối với nhà quản lý, nhất là những lời giải đặc biệt 
• Thường mô hình toán chỉ có một lời giải duy nhất trong khi nhà quản 

lý lại thích có nhiều lời giải để lựa chọn. 
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 Bước 5: Thử nghiệm lời giải 

 Lời giải có được là do áp dụng mô hình với các dữ liệu đã thu thập được. Thử 
nghiệm lời giải là xem xét mức độ ổn định của lời giải đối với dữ liệu và mô hình. 

• Đối với dữ liệu : thu thập từ nguồn khác rồi đưa và lời giải để thử 
• Đối với mô hình : phân tích độ nhạy của mô hình toán bằng cách thay 

đổi một ít về số liệu rồi đưa vào mô hình, phân tích sự thay đổi của kết 
quả. Nếu kết quả quá nhạy đối với sự thay đổi của số liệu thì phải điều 
chỉnh mô hình. 

  
 Các khó khăn khi thử lời giải : 
 Thường lời giải là các dự kiến xảy ra trong tương lai chưa biết tốt xấu ở mức 
độ nào, thường phải hỏi ý kiến đánh giá của các nhà quản lý. 
 
 Bước 6: Phân tích kết quả 
 Phải cân nhắc, xem xét những ảnh hưởng, những hậu quả gây nên cho cơ 
quan hay cho hệ thống khi thực hiện lời giải 
 
 Các khó khăn thường gặp : 

• Kết quả gây tác động ảnh hưởng đến toàn thể cơ quan 
• Khi thay đổi nề nếp hoạt động sinh hoạt của cơ quan là một điều khó 
• Phải biết rõ khi áp dụng lời giải thì ai bị ảnh hưởng, ảnh hưởng như 

thế nào, những người bị ảnh hưởng sẽ sa sút hay thịnh vượng hơn. 
 

 Bước 7: Thực hiện kết quả 
 Thực hiện kết quả nghĩa là đưa giải pháp mới vào hoạt động của cơ quan 
 
 Khó khăn 

• Thiếu sự ủng hộ của các nhà quản lý (do làm mất quyền lợi của họ) 
• Thiếu sự cam kết điều chỉnh của nhóm nghiên cứu. 
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BÀI 2. TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH  
 
 Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về cách tạo danh sách, thêm, hiệu 
chỉnh, xóa và tìm kiếm thông tin trong danh sách. Ngoài ra trong bài cũng đề cập 
đến các lệnh lọc tìm dữ liệu từ danh sách theo một hay nhiều điều kiện. Bài học sử 
dụng các tập tin: bai2-1.xls cho phần lý thuyết và bai2-2.xls cho phần thực hành. 

 
2.1. Tạo danh sách (List) 
 

Danh sách được cấu thành từ các bản ghi (record) thường là dòng trong bảng 
tính Excel. Mỗi bản ghi chứa thông tin về một điều gì đó (ví dụ: một dòng trong sổ 
địa chỉ). Mỗi bản ghi có nhiều trường (field), mỗi trường chứa các thông tin cụ thể: 
tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại,…. Trong Excel, các trường thường được bố trí vào 
các cột và các bản ghi thường bố trí theo dòng (xem hình 2.1 và hình 2.2). 
 

 
Hình 2.1. Tên các trường (field) được nhập vào dòng đầu tiên của danh sách 
 

 
Hình 2.2. Danh sách dữ liệu 
 

 
Hình 2.3. Thanh định dạng 
 
Các bước tạo danh sách như hình 2.2: 

B1. Khởi động Excel 
B2. Nhập “Tên chỉ tiêu” vào ô có địa chỉ A1, nhấp phím <Tab> để di chuyển qua 

ô kế tiếp 
B3. Nhập tên các trường còn lại như: Tên nước, 1990, 1991, … 
B4. Nhập vào thông tin cho các dòng 
B5. Chọn vùng A1:J1 chọn nền xanh  và chữ đậm  từ thanh định dạng. 
B6. Để thuận tiện cho việc nhập liệu ta chia màn hình làm hai phần. Di chuyển 


